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I. Lí thuyết
1. Phát biểu nội dung và viết biểu thức của định luật Ôm và định luật Jun- Lenxơ? Giải thích tên, đơn vị của các đại lượng có mặt trong các biểu thức trên.
2. Nêu kết luận về sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện, chất liệu làm dây dẫn và viết biểu thức diễn tả sự phụ thuộc đó.
3. Nêu ý nghĩa số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện. Viết công thức tính công suất điện. Một bóng đèn có ghi 220V – 60W em hiểu ý nghĩa con số đó như thế nào?
4. Điện năng là gì? Hãy nêu một số ví dụ điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác?
5. Công của dòng điện là gì? Các công thức tính công của dòng điện?
6. Nêu kết luận về từ tính và tương tác giữa 2 nam châm? 
7. Trình bày thí nghiệm chứng tỏ dòng điện có tác dụng từ? Từ trường là gì? Cách nhận biết từ trường?

8. Quy tắc xác định chiều đường sức từ của nam châm và của ống dây dẫn có dòng điện chạy qua.

9. Quy tắc xác định chiều lực điện từ?
II. Bài tập
Dạng 1. Bài tập vận dụng Định luật Jun-lenxơ
Một ấm điện có ghi 220V – 1100W được mắc vào hiệu điện thế 220V

a) Tính cường độ dòng điện và điện trở của ấm điện.

b) Dùng ấm điện trên để đun sôi 2 lít nước ở 250C trong 15 phút. Tính hiệu suất của ấm điện biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K

c) Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng ấm trong 30 ngày biết mỗi ngày sử dụng ấm 1 giờ. Giá 1kWh là 2000 đồng.
Dạng 2: Bài tập tổng hợp về điện

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:
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Cho R1 = 2(; R2 = 8( ; R3 = 15( và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 30V
a) Tính điện trở tương đương của toàn mạch.

b) Tính công suất của mỗi điện trở.
Dạng 3:  Vận dụng Quy tắc nắm bàn tay phải
Xác định cực của nam châm trong trường hợp sau:


a)                                                             b)

c)                                                            d)
Dạng 4: Vận dụng Quy tắc bàn tay trái
X¸c ®Þnh lùc ®iÖn tõ t¸c dông lªn dây dẫn có dßng ®iÖn trong h×nh vÏ bªn.
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I. Lý thuyết

1. * Đinh luật Ôm: “Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây”

Công thức: 
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  Với: 

* Định luật Jun – Lenxơ “Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua”


Công thức:  Q = I2.R.t   với:
2. “Điện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài của dây, tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn”

Công thức: 
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 với:
3. Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là công suất điện của dụng cụ khi nó hoạt động bình thường.
Công thức:  P = U.I   

Bóng đèn có ghi 220V -60W có nghĩa là nếu bóng đèn được mắc đúng vào hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mức bằng 220V thì công suất của bóng đèn bằng công suất định mức bằng 60W và bóng đèn hoạt động bình thường.

4. Dòng điện có mang năng lượng vì nó có thể thực hiện công, cũng như có thể làm thay đổi nhiệt năng của một vật. Năng lượng dòng điện được gọi là điện năng.

Ví dụ điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

- Bóng đèn dây tóc: điện năng biến đổi thành nhiệt năng và quang năng.

- Đèn LED: điện năng biến đổi thành quang năng và nhiệt năng.

- Nồi cơn điện, bàn là: điện năng biến đổi thành nhiệt năng và quang năng.

- Quạt điện, máy bôn nước: điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.

5. Công dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác tại đoạn mạch đó.

Công thức:  A = P.t = U.I.t  với
6. Nam châm có đặc tính hút sắt, thép,….
Nam châm có hai cực: một cực là cực Bắc (kí hiệu N, sơn màu đỏ), một cực là cực Nam (kí hiệu S, sơn màu xanh hoặc trắng).

Hai nam châm đặt gần nhau thì tương tác với nhau: Các cực cùng tên thì đẩy nhau, các cực khác tên thì hút nhau.

7 . Thí nghiệm Ơc-xtet: Dây dẫn AB nối với nguồn điện, sao cho khi khóa K mở thì dây AB được đặt song song với kim nam châm đang đứng yên. Đóng khóa K thì kim nam châm không còn song song với dây AB (bị lệch đi)

Kết luận: Dòng điện chạy qua day dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì đều gây ra tác dụng lực lên kim nam châm đặt gần nó. Ta nói dòng điện có tác dụng từ.

- Từ trường: Môi trường xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn tại từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt gần đó.

- Cách nhận biết từ trường: Người ta dùng kim nam châm (nam châm thử) để nhận biết từ trường. Nếu nơi nào gây ra lực từ lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường.

8. Quy tắc xác định chiều đường sức từ của nam châm: VÀO NAM RA BẮC
Quy tắc nắm tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong ống dây.
9. Qui tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đền ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 90o chỉ chiều của lực điện từ.
II. Bài tập

Dạng 1: Hướng dẫn:
a)  Áp dụng công thức tính công suất điện, ta có:

P = U.I ( I =
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b) Nhiệt lượng thu vào của 2kg nước từ 250C đến 1000C là

Qi = m.c.(t2– t1) = 2. 4200.(100 – 25) = 630.000J

Nhiệt lượng tỏa ra của ấm điện là

Qtp = I2.R.t = P. t = 1100. 900 = 990.000J

Hiệu suất của ấm điện là

H = 
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c)  Điện năng tiêu thụ của ấm điện trong 30 ngày là

A = P .t = 1100W.1h.30 = 33.000Wh = 33kWh

Số đếm công tơ n = 33
Tiền điện phải trả là 33 . 2000 = 66.000 đồng

Dạng 2: Bài tập điện tổng hợp

SĐMĐ: (R1 nt R2) // R3
Vì R1 nt R2 ( R12 = R1 + R2 = 2 + 8 = 10(
Vì R12 // R3 ( Rtđ = 
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Vì R12 // R3 ( U12 = U3 = U = 30V

P3 = 
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Vì R1 nt R2 ( I1 = I2 = I12 = 3A

P1 = 
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Dạng 3: Vận dụng quy tắc nắm tay phải xác định được chiều đường sức từ trong lòng ống dây. Vận dụng quy tắc chiều của đường sức từ xác định cực của nam châm.

Dạng 4: Vận dụng quy tắc bàn tay trái xác định lực điện từ
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   I: Cường độ dòng điện (A)


  U: Hiệu điện thế (V)


  R: Điện trở (� EMBED Equation.3  ���)








Q: nhiệt lượng tỏa ra (J)


I: cường độ dòng điện (A)


R: điện trở (� EMBED Equation.3  ���)


t: thời gian (s)








l: chiều dài dây dẫn (m)





S: tiết diện của dây (m2)





� EMBED Equation.3  ���: điện trở suất (� EMBED Equation.3  ���.m)





R: điện trở dây dẫn (� EMBED Equation.3  ���)





A: công dòng điện (J)


P: công suất điện (W)


t: thời gian (s)


U: hiệu điện thế (V)


I: cường độ dòng điện (A)
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